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giới nam, điều này có lẻ do ở nam giới khung chậu hẹp 
nên theo tác trong nội soi khó khăn, khi chảy máu có 
thể làm phẫu trường tối không đủ ánh sáng để cầm 
máu. So sánh giới một tác giả khác (7) thì chuyển mổ 
mở xuất hiện 100% ở giới nam. 

Một trường hợp chuyển mổ mở khác không liên 
quan đến các tai biến trong mổ mà liên quan đến chăm 
sóc bệnh nhân trước mổ, trường hợp này bệnh nhân có 
khối u lớn 8 cm giai đoan T4, xâm lớn vào mặt sau 
bàng quang. Trong quá trình phẫu thuật chúng tôi 
không thể phẫu tích khối u bằng nội soi được nên 
quyết định chuyển mổ mở làm phẫu thuật MILES kèm 
cắt bàng quang bán phần có dẫn lưu bàn quan trên 
xương mu. 

Chúng tôi đồng ý với quan điểm với một số tác giả 
trên thế giới (8) trong quá trình phẫu tích khối u ra khỏi 
tổ chúc xung quanh nếu khối u vỡ thì nên chuyển mổ 
mở để kiểm soát phẫu trường tranh vẩy tế bào ung thư 
trong ổ phúc mạc. Vì vậy trong lô nghiên cứu của 
chúng tôi 2 trường hợp khối u lớn nằm ở vị trí trực tràng 
trung gian, bị thủng trong quá trình phẫu tích, chuyển 
mổ mở. Ngoài ra có 1 trường hợp phẫu thuật Miles, 
thương tổn niệu đạo trong thì hậu môn, được tiến hành 
khâu lại chỗ thủng kèm đặt sonde tiểu 7 ngày. 

Biến chứng xì dò miệng nối là một trong những biến 
chứng thường gặp trong phẫu thuật ống tiêu hóa nói 
chung và đại trực tràng nói riêng. Tỷ lệ xì miệng nối 
trong nghiên cứu này là 5,4% (8/148) tương tự một số 
tác giả khác (5,6,8), trong đó 5 trường hợp cắt trước 
thấp, tất cả các trường hợp này đều được chỉ định mổ 
lại khâu lại lỗ dò, hậu môn nhân tạo đại tràng ngang, 
và 3 trường hợp phẫu thuật Pull- through (hậu môn 
nhân tạo đại tràng xich- ma 1 trường hợp và khâu lỗ dò 
và  hậu môn nhân tạo đại tràng ngang), đặc biệt có 2 
trường hợp (một trường hợp Phẫu thuật Pull- through 
và một trường hợp cắt trước thấp)  tử vong do phát hiện 
muộn và bệnh nhân lớn tuổi. 

Theo dõi trung bình trong 24,8 tháng thực hiện trên 
106/148 (71,62%) bệnh nhân . Tỷ lệ tái phát tại chỗ 
6,6% (7/106), 1 trường hợp di căn lỗ trocart 5mm HCP. 
Một trường hợp tái phát tại tiểu khung (phẫu thuật 
Miles) được chuyển khoa ung bướu xạ trị, 6 trường hợp 
tái phát miệng nối (phẫu thuật LAR), tất cả trường hợp 
này đều được làm phẫu thuật Miles. Trường hợp tái 
phát lỗ trocart 5mm tại hố chậu phải được phẫu tại cắt 
u tại chỗ rộng rãi kèm giải phẫu bệnh tức thì đến tổ 
chức bình thường.  

Thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống 
thêm không bệnh của ung thư nói chung và ung thư 

trực tràng nói riêng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, tổng 
trạng bệnh nhân, kinh nghiệm phẫu thuật viên, điều trị 
hỗ trợ trước sau mổ… Chúng tôi chỉ đưa ra kết quả 
theo dõi chung về thời gian sống thêm toàn bộ cho tất 
cả bệnh nhân phẫu thuật: Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 
trong 12 tháng 95,3% (101/106), tỷ lệ sống thêm trong 
24 tháng 83,9% (89/106). Theo Gordon (18) thời gian 
sống thêm sau phẫu thuật 1 năm từ 30%-98%, 3 năm 
0- 62%. Paolo Pietro Bianchi theo dõi 107 bệnh nhân 
trong 35,8 tháng thời gian sống thêm 5 năm 81,4%, 1 
trường hợp tái phát tại chỗ. 

KẾT LUẬN 
Phẫu thuật cắt trực tràng nội soi trong bệnh lý ung 

thư trực tràng là một phẫu thuật khả thi, tỷ lệ tai biến và 
biến chứng thấp, là một phẫu thuật ít xâm nhập nên ít 
đau sau mổ và thời gian phục hồi sau mổ nhanh hơn. 
Khả năng cắt triệt để và nạo vét hạch tương đương mổ 
mở nên kết quả về mặt ung thư học không có sự khác 
biệt so với mổ mở 
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RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN 199 

 

Trương Xuân Hùng, Hoàng Phương Thủy 
Bệnh viện 199 - Bộ Công An 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tai biến mạch máu não (TBMMN) đã và đang là 

một vấn đề cấp thiết đối với nền y học, mọi quốc gia, 
mọi sắc tộc, không phân biệt giới tính vì tỉ lệ mắc bệnh 
và hậu quả nặng nề để lại, là một trong những nguyên 
nhân gây tử vong và tàn phế hang đầu trên thế giới.  

Cho đến nay có nhiều phương tiện thăm dò hiện đại, 
có nhiều biện pháp điều trị tích cực nhưng tác dụng 
điều trị vẫn còn hạn chế, để lại nhiều di chứng nặng, vì 
vậy phòng ngừa tai biến mạch máu não là một mục 
tiêu hàng đầu của chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 
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Những biện pháp nhằm phát hiện, loại bỏ các yếu tố 
nguy cơ sẽ làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và nguy cơ tử 
vong. Các yếu tố nguy cơ gây TBMMN rất đa dạng tùy 
thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, tập quán, khí hậu…. tác 
động riêng rẽ hoặc phối hợp nhiều yếu tố nguy cơ cùng 
một lúc. Các yếu tố nguy cơ đó có thể chia làm hai 
nhóm: nhóm nguy cơ có thể thay đổi được (tăng huyết 
áp, đái tháo đường, rối loạn lipid xơ vữa động mạch, hút 
thuốc lá, lạm dụng bia rượu ….) và nhóm yếu tố nguy cơ 
không thay đổi được (tuổi, giới tính, chủng tộc, giống 
nòi). Trong đó yếu tố xơ vữa động mạch (XVĐM), đến 
nay người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân và hậu quả của 
xơ vữa động mạch hay gặp là tai biến mạch máu 
não..Việc nghiên cứu rối loạn lipid ở bệnh nhân TBMMN 
nhằm xác định rối loạn Lipid máu có phải là một yếu tố 
nguy cơ hay không sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc 
dự phòng, tiên lượng và điều trị bệnh.  

Mục tiêu đề tài 
1. Khảo sát thành phần bilan lipid (TC, TG, HDL.C 

và LDL.C) huyết thanh ở bệnh nhân TBMMN 
2. Đánh giá mối liên quan giữa thành phần bilan 

Lipid huyết thanh với thể TBMMN. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 40 bệnh nhân vào 

điều trị tại khoa HSCC Bệnh viện 199 BCA, được chẩn 
đoán xác định là TBMMN theo tiêu chuẩn của WHO. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
* Nghiên cứu theo Phương pháp thống kê hồi cứu, 

tiến cứu theo mẫu Protocol định trước. 
*Tiêu chuẩn chọn bệnh: 
- Bệnh nhân được chấn đoán xác định là TBMMN 

theo WHO: 
- các xét nghiệm Bilan Lipid, Chụp CT scan sọ não. 
*Tiêu chuẩn loại trừ: 
Tai biến mạch máu não thoáng qua 
Chấn thương sọ não. 
*Xử lý số liệu: Số liệu được xữ lý theo phần mềm xữ 

lý số liệu SPSS15.0 
KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm TBMMN. 
Bảng 1: Đặc điểm về độ tuổi của nhóm bệnh 

nhânTBMMN nghiên cứu 
Nhóm tuổi <50 50-60 61-70 71-80 >80 
Số bệnh nhân 2 10 12 10 6 

Tỷ lệ 5% 25% 30% 25% 15% 
Nhận xét: TBMMN tăng dần theo tuổi, tăng cao từ 

độ tuổi 50-80 tuổi ở độ tuổi này chiếm đến 80 % 
Bảng 2: Phân bố TBMMN theo giới 
Giới Sốbệnh nhân Tỷ lệ % p 
Nam 16 40% 
Nữ 24 60% 

P<0,05 

Nhận xét:Tỷ lệ bệnh nhân Bị TBMMN ở nữ cao hơn 
nam, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Bảng 3: Sự phân bố TBMM theo tuổi và giới 
 Nhóm tuổi <50 50-60 61-70 71-80 >80 

Số bệnh nhân 1 4 4 3 3  
Nam Tỷ lệ % 2,5 10 10 7,5 7,5 

Số bệnh nhân 1 6 8 7 3  
Nữ Tỷ lệ % 2,5 15 20 17,5 7,5 

Nhận xét: Trong từng nhóm tuổi tỷ lệ mắc bệnh của 
Nữ cao hơn Nam 

Bảng 4: Phân loại TBMMN theo thể bệnh 
Thể bệnh Số bệnh nhân Tỷ lệ % p 
XHN 23 57,5 
NMN 17 42,5 

p < 0,01 

Nhận xét: Trong nghiên cứu TBMMN thể XHN có tỷ 
lệ cao hơn NMN 

2. Nghiên cứu nồng độ Lipid máu ở bệnh nhân 
TBMMN. 

Bảng 5: Rối loạn Lipid máu theo giới ở bệnh nhân 
TBMMN 

Số trường hợp nghiên cứu Nam Nữ Chung 
Số trường hợp rối loạn lipid 11/16 18/24 29/40 

Tỷ lệ % 68,75% 75% 72,5 % 
Nhận xét: Rối loạn Lipid máu có tỉ lệ chung gặp 

trong 72,5 % trường hợp, trong đó với nữ giới tỉ lệ cao 
hơn nam. 

Bảng 6: Chỉ số Lipid máu ở người bình thường và 
bệnh nhân TBMMN 

 Chứng 
TBMMN  
(n=40) 

P 

Cholesterol (mmol/l) 4,13 ± 0,07 5,35 ±1,01 P<0,01 
Triglycerid (mmol/l) 1,13 ±0,38 1,96 ± 0,61 P<0,01 
HDL-c (mmol/l) 1,55 ± 0,36 1,15 ±0,40 P<0,01 
LDL-c (mmol/l) 2,29 ± 0,69 3,35 ± 0,87 P<0,01 
Tỷ số CT/HDL-c 2,82 ± 0,84 5,82 ± 1,48 P<0,01 
Tỷ số LDL-c/HDL-c 1,57 ± 0,60 2,88 ± 1,58 P<0,01 
Nhận xét: Các chỉ số CT, TG, HDL-c, LDL-c ở 

người TBMMN có sự khác biệt, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0,01. 

Phân loại rối loạn Lipid máu. 
Bảng 7: Phân loại quốc tế 
 Nam (n= 11)  Nữ (n=18) Chung (n=29) 

Nhóm A 6 (54,55%) 8(44,44%) 14(48,28%) 
Nhóm B 2 (18,18%) 3(16,67%) 5(17,27%) 
 Nhóm C 1(9,09%) 3(16,67%) 4(13,79%) 
Nhóm D 2(18,18%) 4(22,22) 6(20,67%) 
Nhóm E 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Tỷ lệ rối loạn Lipid nhóm A gặp nhiều nhất chiếm 

48,28% tiếp đến là nhóm D chiếm 20,67% rồi nhóm B. 
Điều này ở nam và nữ không có sự khác biệt. 

Bảng 8: Phân loại Fredrickson 
 Nam (n= 10) Nữ (n=12) Chung (n=22) 

Type I 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Type II a 7 (70%) 8 (66,67 %) 15(68,18 %) 
Type II b 3 (30%) 1(8,33%) 4(18,18%) 
Type III 0 (0%) 3 (25%) 3 (13,64%) 
Type IV 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Type V 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Nhận xét: Trong 6 Type rối loạn lipid thì gặp chủ 

yếu ở type II a chiếm 68,18 %, type II b chiếm 18,18% 
type III chiếm 13,64 %. 

Bảng 9: Rối loạn Lipid theo thể TBMMN 
 XHN NMM p 

Số trường hợp rối loạn lipid 16/23 13/17 
Tỷ lệ % 69,56% 76,47% 

P >0,05 

Nhận xét: ở bệnh nhân nhồi máu não có tỉ lệ rối 
loạn Lipid máu cao hơn so với XHN, chiếm tỉ lệ 76,47 
% so với 69,56 % (p>0,05). 
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Bảng 10: Lipid máu và yếu tố nguy cơ HA trong 
TBMMN 

TBMMN n = 40 

Lipid 
Tỷ lệ 
TBMMN 

Lipid 
Tỷ lệ 
TBMMN 

Không 
RLLP 

2 (5%) 
Không 
RLLP 

7(17,5%) 

Không 
THA 
(n=10) 

CÓ RLLP 8(20%) 

THA 
(n = 
30) 

CÓ RLLP 23 (57,5%) 

 
KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 40 trường hợp bệnh nhân bị tai 

biến mạch máu não vào điều trị tại khoa HSCC Bệnh 
viện 199- Bộ Công An chúng tôi có một số nhận xét 
như sau: 

Rối loạn lipid máu chiếm tỷ lệ 72,5 % bệnh nhân và 
cũng là đặc điểm cận lâm sàng quan trọng của 
TBMMN, tuy nhiên không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa hai nhóm NMN và XHN. Nồng độ TC 
trung bình là 5,35±1,01 mmol/l, TG trung bình là 1,96 ± 
0,61mmol/l, cao nhất là 10,2mmol/l. LDL-c trung bình 
là 3,35±0,87 mmol/lvà HDL-c trung bình là 1,15 ±0,40 
mmol/l. Có 48,28% bệnh nhân rối loạn lipid máu thuộc 
nhóm A (theo phân loại quốc tế), 68,18 % thuộc type II 
a (theo phân loại Fredrickson). Có sự tương quan chặt 
chẽ giữa tăng huyết áp với nồng độ Cholesterol và 
LDL-c. 

summary 
Background: Stroke is not only the matter of 

urgency for the medicine with severe consequences 
but also the important cause of death and disability in 
the world top. Risk factors of stroke are diverses and 
differents. Objectives of this study was to assess the 
bilan lipid (TC, TG, HDL.C and LDL.C) and to 
investigate the relationship between bilan lipid and the 
clinical features of the patients with stroke. 

Methods: 40 patients with stroke took care in 
intensive care unit of the 199 Ministry of Public 
Security hospital.  

Results: Dyslipidemia accounted for 72.5% in 
patients with stroke. There was no significant different 
statistically between groups of ischemic stroke and 
intracranial hemorrhage. The concentration of CT was 
5.35 ± 1.01 mmol/l, TG was 1.96 ± 0.61 mmol / l., LDL-
c was 3.35 ± 0.87 and HDL-c was 1.15 ± 0.40 mmol/l. 
There was 48.28% patients with dyslipidemia in group 
A (international classification) and, 68.18% of patients 
with dyslipidemia type IIa (Fredrickson’s classification). 
Conclusions: Dyslipidemia presented with high 
prevalence in patients with stroke, in which high 
prevalence of TC and LDL-c concentration. 
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TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 

 
Hoàng Thị Minh Tâm - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 

Nguyễn Tiến Dũng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
Phạm Mạnh Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam 

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Can thiệp qua da là một  phương pháp 

điều trị hiệu qủa cho tổn thương động mạch vành. 
Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên đã triển 
khai kỹ thuật từ tháng 7 năm 2011. Mục tiêu nghiên 
cứu đánh giá kết quả can thiệp ở bệnh nhân hội chứng 
vành cấp tại Thái Nguyên. 

Kết quả:  27 bệnh nhân được can thiệp ĐMVqua 
da. Tổn thương LAD 77,77%; ĐMV phải 14,81% và 
ĐM mũ 7,42%. Số lượng một mạch  59,25%. Týp B 

gặp nhiều nhất là 48,15%. Kỹ thuật thành công 
96,30%. 

Kết luận: Bước đầu can thiệp động mạch vành qua 
da tại Thái Nguyên đạt kết quả tốt. 

Từ khóa: động mạch vành. 
SUMMARY 
Introductions: Percutaneous coronary intervention 

(PCI) has been developed as an effective method to 
treat coronary heart disease.Thai Nguyen general 


